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Thưa các đồng chí, 

Mấy hôm nay, các đồng chí đã được nghe nhiều báo cáo với nội 

dung rất phong phú của Quảng Bình, Yên Bái và nhiều huyện khác. Trước 

hết, tôi xin thay mặt Ban bí thư Trung ương Đảng hoan nghênh những cố 

gắng của các đồng chí đã mang lại cho hội nghị những kinh nghiệm rất 

tốt. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để sau hội nghị này chúng ta 

phát huy được những kinh nghiệm tốt, đưa miền núi mau chóng tiến kịp 

miền xuôi, để miền núi của Miền Bắc làm được nhiệm vụ gương mẫu cho 

miền núi của Miền Nam ruột thịt. 

Nhân đây, tôi xin góp với các đồng chí một số ý kiến: 

I. Phải nắm vững phương hướng phát triển nông nghiệp miền núi 

1. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ ba của Đảng và nhiều nghị 

quyết khác của Trung ương Đảng đã nêu rõ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta là phải biến nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa có công 

nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, văn hoá và khoa học tiên tiến. 

Công nghiệp và nông nghiệp là hai ngành sản xuất cơ bản trong nền 

kinh tế quốc dân có quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Không có một nền 

công nghiệp nhất là công nghiệp nặng lớn mạnh để trang bị kỹ thuật cho 

toàn bộ nền kinh tế quốc dân đang phải sản xuất bằng những công cụ thô 

sơ, tay làm không đủ nuôi miệng, thì làm gì có chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, 

Nghị quyết Đại hội lần thứ ba của Đảng đã nêu rõ: Công nghiệp, nhất là 

công nghiệp nặng, phải đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. 

Như vậy có nghĩa là chúng ta phải ra sức xây dựng nền nông nghiệp ngày 

càng lớn mạnh để có thể trang bị cho các ngành kinh tế quốc dân, để mỗi 

người có thể làm việc với năng suất cao gấp hai, gấp bốn, gấp bẩy lần 



trước đây và hiện nay. Nhưng mặt khác, để đẩy mạnh sự phát triển của 

công nghiệp, nông nghiệp phải được phát triển. Nông nghiệp có phát triển 

mạnh thì mới có khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ đời 

sống của nhân dân, cán bộ, bộ đội, cung cấp những nguyên liêu rất cần 

thiết cho công nghiệp, cung cấp lao động cho các ngành kinh tế. Nông 

nghiệp có phồn vinh thì nông thôn mới có thể thị trường rộng lớn cho 

công nghiệp.  

Nông nghiệp còn phải sản xuất ra nhiều sản phẩm xuất khẩu, đổi 

lấy những máy móc thiết bị, nguyên liệu mà trong nước chưa có. Chính vì 

vậy mà Nghị quyết Đại hội lần thứ ba của Đảng đã nêu rõ: Nông nghiệp 

là cơ sở để phát triển công nghiệp. Đối với yêu cầu của sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mà Trung ương 

đã đề ra, nền sản xuất nông nghiệp của nước ta nói chung và riêng sản 

xuất nông nghiệp của miền núi đã tiến bộ đến đâu và còn nhược điểm gì? 

Chúng ta cần phải đánh giá cho đúng. 

Để đánh giá nền nông nghiệp của một nước, một địa phương hay 

một hợp tác xã người ta thường xem xét trên các mặt sau đây: một là, khả 

năng sử dụng đất đai, sử dụng được nhiều hay ít, sử dụng có hợp lý 

không? Hai là, năng suất của đất đai và năng suất của lao động cao hay 

thấp, một héc-ta ruộng đất trong một ngày, một giờ, một năm cho ta bao 

nhiêu sản phẩm? Ba là, khối lượng sản phẩm nông nghiệp nhiều hay ít, 

tăng lên nhanh hay chậm, và chất lượng sản phẩm tốt hay không tốt? 

Xét về các mặt nói trên, nền nông nghiệp của ta so với trước đã có 

nhiều tiến bộ, có nhiều việc trước đây không làm được nhưng nay chúng 

ta đã làm được, như làm thuỷ lợi, đi vào thâm canh, phát triển nghề rừng, 

nuôi cá... ở miền xuôi cũng như ở miền núi, chúng ta không còn phải mò 

mẫm như trước, mà đã biết được cần phải làm gì để xây dựng một hợp tác 

xã tốt, để nân cao năng suất những cây trồng chính, để đẩy mạnh chăn 

nuôi phát triển. Đến nay, hầu hết các huyện đã có những hợp tác xã có 

kinh nghiệm về năng suất cây trồng cao, chăn nuôi giỏi: đó là những vốn 



rất quý, cần phải ra sức phát huy. Một huyện giỏi trước hết phải biết học 

tập và áp dụng một cách rộng rãi những kinh nghiệm hay của địa phương 

mình và của các nơi khác để đưa trình độ sản xuất nông nghiệp tiến lên. 

Đó là những vốn quý phải biết phát huy. Tuy vậy, so với trước, nhìn 

chung thì nền nông nghiệp của ta chưa thay đổi nhiều về mặt sử dụng đất 

đai, về năng suất lao động và năng suất của ruộng đất, về khối lượng và 

chất lượng sản phẩm... Đến nay, chúng ta mới sử dụng được khoảng 2 

triệu héc-ta ruộng đất trên những cánh đồng bằng phẳng ở đồng bằng, ở 

trung du, ở một số cánh đồng hoặc thung lũng ở miền núi. ở đâu có ruộng 

nước, có đất bằng phẳng thì ở đấy có làng mạc ổn định, có dân cư đông 

đúc. Một số ít nơi có ruộng bậc thang. Ngoài ra, các nơi khác nay làm mai 

bỏ, phải du canh du cư. Như vậy, chúng ta mới sử dụng được khoảng 12% 

trong số trên 16 triệu héc-ta đất đai ở miền Bắc. Cây trên rừng, cá dưới 

nước mới được khai thác theo lối tự nhiên, được chừng nào tốt chừng ấy. 

Chúng ta đã nghì và làm gì để cho một héc-ta rừng có nhiều cây có ích, 

một héc-ta sông, hồ có nhiều tôm, cá, ...? Hay chỉ biết lúc còn nguồn lợi 

thì khai thác khi hết nguồn lợi thì thôi... Chính vì vậy mà tuy chúng ta có 

nhiều rừng nhưng vẫn thiếu gỗ, tre, nứa, lá... Chúng ta có nhiều sông ngòi, 

hồ ao nhưng thiếu cá, thiếu tôm,... không những ở đồng bằng thiếu gỗ, 

thiếu củi, mà ngay cả một số nơi ở miền núi cũng thiếu cả củi để đun. Còn 

về mặt năng suất lao động, các đồng chí đều thấy rõ, nó không tăng hoặc 

tăng rất chậm. Vì tổ chức và quản lý lao động thiếu chặt chẽ, trang bị 

công cụ còn thiếu, còn thô sơ. Đó là nguyên nhân trực tiếp làm cho năng 

suất lao động không tăng. Mặt khác, số người tăng nhưng diện tích gieo 

trồng không tăng hoặc tăng chậm, cho nên năng suất lao động không tăng 

lên được. 

Trình độ sử dụng đất đai còn thấp, năng suất đất đai, năng suất lao 

động không tăng, khối lượng sản phẩm nông nghiệp chưa đáp ứng được 

những yêu cầu to lớn của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là 

những mặt yếu của nền nông nghiệp nước ta hiện nay. Vì vậy, khi chúng 



ta nói đẩy mạnh nông nghiệp phát triển một cách toàn diện, mạnh mẽ và 

vững chắc, trước hết phải là thấy rõ những nhược điểm nói trên và phải ra 

sức khắc phục các nhược điểm đó một cách có kết quả. 

2. Vì sao phải phát triển nông nghiệp toàn diện và chúng ta có điều 

kiện phát triển nông nghiệp toàn diện không. Trước hết, chúng ta phải 

thấy rõ: nhân dân ta cần gì ở nông nghiệp? Nói về bữa ăn, ai lại không 

biết rằng bữa ăn mà có cơm, có cá, thịt, trứng, rau, sữa... và các thứ hoa 

quả đã ngon lại bổ... Nhưng đến nay bữa ăn của nhân dân ta chủ yếu là 

cơm và các chất bột khác... Càng không có cá thịt và thức ăn càng phải ăn 

cơm nhiều. ăn như thế chất bổ đã ít, lại phải giải quyết vấn đề lượng thực 

rất khó khăn... Như vậy, để giải quyết vấn đề ăn, nông nghiệp đã phải phát 

triển toàn diện rồi, phải có lúa, ngô, khoai, sắn... nhưng lại phải phát triển 

chăn nuôi, phải trông cây ăn quả, cây có dầu, cây có đường... Có như vậy 

mới bảo đảm chất dinh dưỡng cho cơ thể con người. Ngoài ăn, còn phải 

mặc, ở, tiêu dùng khác. Nhân dân ta cũng phải mặc ấm, mặc đẹp phải có 

nhà ở vững chắc và sạch sẽ, phải được học hành, phải được săn sóc lúc 

đau ốm... Tất cả những cái đó đều phải dùng đến nguyên liệu do nông 

nghiệp cung cấp. Ngoài ra, nông nghiệp còn cung cấp nguyên liệu cho 

công nghiệp, cho xuất khẩu... Rõ ràng là, để bảo đảm à nâng cao đời sống 

của nhân dân, phải có một nền nông nghiệp rất phong phú, chứ không 

phải chỉ sản xuất một số sản phẩm, đó là yêu cầu đối với nền nông nghiệp 

xã hội chủ nghĩa, nền nông nghiệp giàu có. 

Chúng ta có khả năng phát triển nông nghiệp toàn diện không? Hai 

vốn quý nhất để phát triển nông nghiệp là điều kiện tự nhiên và khả năng 

lao động. Về tự nhiện, chúng ta còn trên 12 triệu héc-ta đất đai còn chưa 

được khai thác, chúng ta thời tiết và khí hậu của vùng nhiệt đới làm cho 

cây cỏ xanh tốt quanh năm. Vùng đất đai rộng lớn ây phần lớn là ở miền 

núi, nhưng chưa được sử dụng tốt, cây có ích thì rất ít, mà cây cỏ dại thì 

nhiều. Tuy nói là rừng, nhưng gỗ, củi cũng rất ít. Cũng đất đai ấy, cũng 

màu xanh ấy, nhưng nếu trên diện tích đó, tất cả đều là cây lấy gỗ, cây ăn 



quả, cây công nghiệp cả, thì chúng ta giàu có biết bao nhiêu. Một số vùng 

khác, vì bị tàn phá lâu đời, rừng cây bị kiệt quệ, đất đai bị xói mòn, còn 

trơ lại là đồi trọc trống, nhưng đối với những đồi ấy, chúng ta trồng cây và 

có sự bảo vệ, chăm sóc tốt thì chúng có thể trở thành những đồi cây có giá 

trị, không phải là những đồi bị thoái hoá rất nhanh chóng. Đi vào các 

vùng đồi trọc, chúng ta thấy thỉnh thoảng có những đồi tre, nứa, cọ, và 

nhiều cây khác rất xanh tốt, phần lớn đó là vườn tược hoặc đồi cây của 

dân. Vì có chăm sóc, bảo vệ và trồng thêm, đất đai ở những nơi đó cho 

chúng ta sản phẩm rất tốt. Trái lại, ở quanh đấy, vì chỉ tàn phá mà không 

có chăm sóc, bảo vệ, trồng cây, nên chỉ còn là đồi trọc. Như vậy, khả 

năng đất đai của ta không thiếu, điều kiện thời tiết, khí hậu của ta có 

nhiều thuận lợi. Vấn đề đặt ra là phải biết quản lý và sử dụng tốt những 

đất đai đó. Về lao động, chúng ta cũng không thiếu. Trái lại, chúng ta có 

một đội ngũ nông dân rất đông đảo, đã được tổ chức lại trong những hợp 

tác xã ở miền xuôi cũng như ở miền núi, có truyền thống lao động cần cù, 

rất dũng cảm và sáng tạo. Nếu được tổ chức và động viên tốt, việc gì họ 

cũng làm được. 

3. Phương hướng phát triển nông nghiệp miền núi là khai thác một 

cách hợp lý những khả năng tiềm tàng to lớn của miền núi. Đi đôi với việc 

đẩy mạnh sản xuất lương thực phải ra sức phát triển cây công nghiệp, làm 

nghề rừng, phát triển chăn nuôi nhằm phát huy thế mạnh của miền núi. 

Một số địa phương ở miền núi, khi thấy vườn cây của các gia đình xã viên 

đưa lại thu nhập cao đã sợ rằng nó sẽ làm cho xã viên lơ là việc của hợp 

tác xã cho nên nôn nóng muốn tập thể hoá ngay những vườn đó, để quản 

lý lao động, để thu mua sản phẩm như tre, lá cọ, nứa... Vậy nên giải quyết 

như thế nào? Vấn đề đặt ra là làm như vậy sản phẩm sẽ dồi dào thêm hay 

giảm bớt xuống? Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đời sống của 

nhân dân ta đòi hỏi không phải chỉ có bấy nhiêu tre, vầu, nứa, lá cọ là đủ, 

mà cần phải có rất nhiều, gấp trăm, gấp nghìn lần số cây hiện có. 



Điều chúng ta phải suy nghĩ bàn bạc nhiều là: Tại sao một số gia đình 

trồng được bấy nhiêu cây mà tập thể lại không thể trồng, chăm sóc bảo vệ 

tốt gấp mười, gấp trăm số cây đó? Nếu gia đình xã viên trồng được một 

hoặc hai đồi cây thì hợp tác xã phải trồng được hàng trăm đồi cây. Làm ®

ược như vậy, chúng ta sẽ có rất nhiều gỗ, cây ăn quả, tre, vầu, lá cọ... Lúc 

đó, việc thu mua, phân phối sẽ không còn nhiều khó khăn như hiện nay, 

và lúc đó sẽ không ngần ngại gì trong việc đưa đồi cây riêng của mình vào 

tập thể vì họ hiểu rằng làm như vậy sẽ đem lại sự giàu có cho mình, cho 

hợp tác xã. 

Trái lại, nếu tập thể không phát triển nhiều đồi cây và quản lý, chăm 

sóc tốt những đồi cây đó thì không xã viên nào muốn tập thể hoá đồi cây 

riêng của mình cả. Tất nhiên, chúng ta phải tăng cường giáo dục cho xã 

viên ý thức chăm lo xây dựng kinh tế của hợp tác xã và làm tốt nghĩa vụ 

bán nông sản, lâm sản cho nhà nước. 

 Như vậy, phương hướng sản xuất nông nghiệp của miền núi, con 

đường phát triển của miền núi là phải phát triển nông nghiệp toàn diện. Đi 

đôi với sản xuất lương thực, phải ra sức đẩy mạnh việc trồng cây công nghiệp, 

cây ăn quả, phát triển nghề rừng và phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi 

gia súc lớn. Chúng ta nhấn mạnh chăn nuôi gia súc lớn là vì miền núi có 

nhiều khả năng phát triển đồng cỏ và trâu bò, loài gia súc có thể phát triển 

mạnh trong điều kiện khả năng về lương thực còn bị hạn chế. Tuy vậy, 

muốn chăn nuôi nhiều trâu bò thì phải tích cực xây dựng các đồng cỏ cho 

tốt. Nừu ở miền núi chúng ta có hàng nghìn hợp tác xã biết xây dựng đồng 

cỏ thì sẽ có thể đưa đàn trâu, bò tăng lên gấp năm bảy lần so với đàn trâu 

bò hiện nay. Nếu cứ để đồng cỏ hoang dại như hiện nay thì chỉ  nuôi được 

một số ít trâu bò; và trâu bò không tốt nhưng nếu có giống cỏ tốt, chăm 

sóc, quản lý chu đáo, thì có thể nuôi số trâu bò nhiều gấp đôi, gấp ba lần. 

Có đồng cỏ tốt mới nuôi được giống trâu bò tốt, hoặc cải tạo giống trâu bò 

xấu thành giống tốt. Có làm như vậy mới có đủ trâu bò cày kéo cho cả n

ước, đủ trâu bò thịt và đủ sữa cho nhân dân. 



Tóm lại, yêu cầu đối với nông nghiệp miền Bắc là phải ra sức sử 

dụng tốt mọi khả năng đất đai, thời tiết, khí hậu và khả năng lao động để 

phát triển sản xuất, góp phần làm giàu cho tổ quốc. Hai yếu tố ấy phần lớn 

là ở miền núi. Vì vậy, yêu cầu các cấp uỷ đảng, các huyện uỷ miền núi 

phải có quyết tâm rất lớn, lãnh đạo nhân dân đi đúng phương hướng mà 

trung ương đã chỉ ra. 

II. Một số ý kiến về vai trò và trách nhiệm của huyện ủy miền núi 

Nghị quyết của Ban bí thư đã xác định rõ vị trí của cấp huyện, chức 

năng và trách nhiệm của huyện ủy, tôi không nhắc lại. Sau đây, khi tổng 

kết hội nghị, các đồng chí phụ trách của Ban tổ chức trung ương sẽ cùng 

với các đồng chí rút ra những kinh nghiệm trong việc xây dựng huyện ủy 

"bốn tốt". Tôi chỉ phát biểu với các đồng chí về một số vấn đề cần thiết. 

1 - Các huyện ủy phải rất quan tâm và làm tốt công tác xây dựng 

đảng 

Mọi việc của chúng ta đều phải bắt đầu tư công tác xây dựng đảng. 

Làm tốt công tác xây dựng đảng là một bảo đảm vững chắc nhất, để làm 

tốt mọi công tác cách mạng; điều đó mỗi đồng chí đều phải nhận rõ. Cấp 

huyện là cấp trực tiếp chỉ đạo cơ sở. Vì vậy, một trong những yêu cầu quan 

trọng bậc nhất đối với huyện ủy là phải làm tốt công tác xây dựng đảng, 

bảo đảm tổ chức của Đảng phải được vững vàng từ cơ sở. Mọi công tác và 

nghiên cứu cách mạng đều phải được quán triệt và chấp hành tốt ở cơ sở, 

ở xã, ở hợp tác xã. Khi chủ trương, chính sách của Đảng đã được phổ biến 

trong quần chúng và trở thành hành động của quần chúng, thì mọi việc dù 

to lớn, khó khăn đến đâu cũng làm được. Điều đó chúng ta đều thấy rõ. 

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quán triệt được chủ trương, chính sách của 

Đảng trong quần chúng? Làm thế nào để biến các chủ trương, chính sách 

đó thành hành động của quần chúng? Đó là vai trò của tổ chức đảng ở cơ

sở, là vai trò của chi bộ, của đảng viên ở cơ sở. Chi bộ đảng dược xây 

dựng vững vàng, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của 



Đảng ở cơ sở, đảng viên quyết tâm, tiên phong gương mẫu thì mọi việc 

đều làm được tốt; trái lại thì rất khó khăn. 

Đảng ta là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi cách mạng của 

dân tộc ta. Từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam bắt đầu giành được những 

thắng lợi vẻ vang và càng về sau càng giành được những thắng lợi  huy 

hoàng, to lớn hơn trước. Trước kia, dân tộc Việt Nam ta không có tên trên 

bản đồ thế giới và trong các từ điển. Làm người dân mất nước tủi nhục vô 

cùng. Ngày nay, không còn như vậy nữa. Đối với nhân dân thế giới, nói 

đến Việt Nam là nói đến cái gì tốt đẹp, vinh quang, anh dũng nhất. Người 

ta coi thái độ đối với Việt Nam là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, 

đánh giá ai tiến bộ, ai lạc hậu. Mỗi chúng ta cần phải thấy đầy đủ niềm 

vinh dự vô cùng to lớn, niềm tự hào chính đáng ấy. 

Lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi như vậy là do 

Đảng ta hết lòng vì nước, vì dân, Đảng ta có ý chí kiên cường bất khuất và 

tinh thần quốc tế vô sản rất cao. Tiêu biểu cho tinh thần và những đạo đức 

cao quý ấy là Bác Hồ và các đồng chí lãnh tụ của chúng ta, là các liệt sĩ, 

là những đảng viên ưu tú của Đảng. Chúng ta phải làm thế nào để kế tục 

và phát huy mãi mãi truyền thống tốt đẹp và vẻ vang đó. Đó là nội dung 

và yêu cầu của công tác xây dựng đảng mà các huyện ủy phải nắm vững. 

Nhiều báo cáo của các đồng chí đã nói lên những kinh nghiệm rất 

tốt về công tác xây dựng đảng. Tôi đề nghị các đồng chí hãy ra sức phát

huy những kinh nghiệm đó, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng tiến lên; coi 

đó là một yếu tố hàng đầu để đẩy mạnh phong trào miền núi tiến lên, nhất 

là ở những nơi phong trào còn yếu. Một huyện ủy "bốn tốt", một huyện ủy

viên "bốn tốt", trước hết phải là người biết quan tâm và biết làm công tác 

xây dựng đảng. Huyện ủy hoặc huyện ủy viên mà coi nhẹ công tác này là

bỏ công tác gốc, như cây có rễ mà không bám được vào đất. 



Theo tôi biết, hiện nay nhiều nơi còn chưa chú ý đầy đủ đến công 

tác đảng. Có đồng chí làm việc rất nhiều, duy có việc xây dựng đảng thì ít 

làm. Nếu quả như vậy, thì đó là nguyên nhân cơ bản làm cho công tác gặp 

nhiều khó khăn. 

2 - Phải làm tốt công tác vận động quần chúng 

Chúng ta đều biết rằng: mọi việc, cuối cùng đều do quần chúng 

làm. Sản xuất, chiến đấu, chấp hành các chính sách của Đảng, của Nhà 

nước... đều là do quần chúng làm. Mặt khác, mọi chủ trương, chính sách 

của Đảng, của Nhà nước đều nhằm bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài 

của quần chúng. Nhưng không phải tự quần chúng có thể hiệu được 

những chủ trương, chính sách ấy và ý nghĩa của chúng đối với những lơi 

ích trước mắt và lâu dài của mình và biết cách thực hiện tốt các chủ

trương, chính sách ngay từ đầu. Để quần chúng biết rõ và làm tốt chính 

sách của Đảng, các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên của Đảng phải giải 

thích, tuyên truyền, phải vận động, tổ chức quần chúng làm. Đó là công 

tác vận động quần chúng. Công tác vận động quần chúng làm được tốt, 

thường xuyên, làm cho mọi người hiểu rõ chủ trương, chính sách của 

Đảng, phấn khởi trước những thắng lợi đã thu được, hăng hái thi đua làm 

tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, thì việc gì cũng làm được. 

Trong thời kỳ hoạt động bí mật, trong công cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 

và chống Mỹ, cứu nước hiện nay, Đảng ta đã liên tiếp giành được những 

thắng lợi vĩ đại, vì Đảng ta đã gắn liền với quần chúng, đi sâu vận động, 

tổ chức quần chúng. Chúng ta nói cách mạng là sự nghiệp của quần 

chúng là như vậy. 

Trong điều kiện Đảng nắm chính quyền, nếu biết phát huy truyền 

thống, gần gũi quần chúng, chịu khó đi sâu phát dộng, tổ chức quần chúng 

thì rất tốt. Nhưng một số người, một số nơi lại quên không chú ý làm công 

tác vận động quần chúng, nặng về mệnh lệnh, lấy mệnh lệnh ép từ trên 



xuống thay cho công tác vận động quần chúng. Đó là điều rất đáng lo. 

Quần chúng có thê chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, của 

Nhà nước, vì họ được giải thích rõ ràng, thấy được ý nghĩa, lợi ích của 

các chủ trương chính sách đó. Nhưng cũng có lúc, họ bị bắt buộc phải 

làm, không làm không được, vì họ sợ cán bộ trù dập họ. Với cách làm thứ

nhất, quần chúng rất phấn khởi, càng làm càng phấn khởi, càng hăng say. 

Nhưng muốn làm được như vậy, cán bộ, đảng viên phải đi sâu vào quần 

chúng. Với cách làm thứ hai, quần chúng không phấn khởi, không hăng 

hái, không tích cực. Tất nhiên, kế quả công tác rất bị hạn chế. Cần phải 

khẳng định rằng, cách làm thứ hai không phải là cách làm của chúng ta. Vì 

vậy, công tác vận động quần chúng, đi sâu phát động quần chúng là một 

công tác rất quan trọng để bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng 

của Đảng. 

Hơn nữa, có làm tốt công tác vận động quần chúng mới có cơ sở để

làm tốt công tác xây dựng đảng. Phải qua việc phát động quần chúng hăng 

hái chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng mà chọn được những 

người ưu tú, hăng hái, tích cực và tiên tiến nhất trong quần chúng để kết 

nạp vào Đảng. Mặt khác, phải dựa trên cơ sở giáo dục và tổ chức quần 

chúng chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước mà 

phát động quần chúng kiểm tra cán bộ, đảng viên và các cơ quan có trách 

nhiệm của Đảng, của Nhà nước, ngăn ngừa mọi tệ nạn có thể xảy ra như

quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, xa rời quần chúng. Làm như vậy, đảng viên 

và cán bộ ta gương mẫu, trong sạch thêm, chứ không xấu đi. Đó cũng là 

biện pháp tốt nhất để rèn luyện và bảo vệ Đảng. 

Kinh nghiệm của các huyện ủy Mường Tè và Đại Từ đã nói lên sự

cần thiết và lợi ích của công tác vận động quần chúng. Các huyện ủy phải 

rất quan tâm chỉ đạo tất cả các cơ sở làm tốt công tác này. Nếu không thì 

không thể phát huy được khí thế cách mạng của quần chúng, trái lại có khi 

còn dìm tinh thần phấn khởi của quần chúng xuống. 



Tôi muốn nói thêm với các đồng chí là: để làm tốt công tác vận 

động quần chúng, phải có cách nhìn, cách hiểu đúng đắn về quần chúng. 

Từ nhiều đời nay, nhân dân rất cơ cực, bị đầy dọa dưới ách thống trị vô 

cùng tàn bạo của đế quốc và phong kiến. Được sự dìu dắt và lãnh đạo của 

Đảng ta, nhân dân ta như từ dưới bùn đen trỗi dậy, từ trong nước sôi lửa 

bỏng thoát ra, do đó lòng tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ, vào cách mạng 

rất vững vàng. Chúng ta phải phát huy cao độ tinh thần cách mạng ấy; mặt 

khác còn phải hiểu đúng từng loại đối tượng vận động trong quần chúng. 

Phải biết phát huy lực lượng của thanh niên, giải phóng phụ nữ, vận dụng 

tốt khả năng và kinh nghiệm của phụ lão; đồng thời phải đi sâu vào tâm 

tư nguyện vọng của mỗi người, giúp họ phát huy khả năng và giải quyết 

những khó khăn cụ thể. Chúng ta phải làm cho quần chúng thấy rằng: 

dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mọi người đều có ích, đều được chăm sóc 

đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình. 

Phải biết đánh giá đầy đủ và phát huy khả năng cách mạng của các 

dân tộc, nhất là dân tộc ít người. 

Chúng ta thường nói: nhân dân ta rất tốt, rất cách mạng. Nói chung 

như vậy, mọi người đều đồng ý, không ai có ý kiến gì phản đối. Nhưng 

khi nhìn cụ thể vào từng địa phương, từng dân tộc, thì nhiều đồng chí tỏ ra 

còn có sự nghi ngờ. Có đồng chí chỉ dựa vào một số phong tục, tập quán 

không tốt còn rơi rớt lại trong nhân dân để đánh giá trình độ, khả năng 

của một số dân tộc ít người. Cách hiểu và đánh giá quần chúng như vậy là 

không đúng. 

Việt Nam là một trong những nước có các dân tộc có trình độ phát 

triển khá đều nhau. Điều đó đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước 

và giữ nước của nhân dân ta, và gần đây nhất là trong qua trình vận động 

Cách mạng tháng Tám, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ, cứu nước hiện nay. Nếu 

ở nơi này hay nơi khác, phong trào chưa lên mạnh, công tác còn có khó 



khăn, thì chắc chắn là ở đó không phải vì trình độ giác ngộ của quần 

chúng thấp, mà chính là vì đường lối, chủ trương của Đảng chưa thâm 

nhập được vào quần chúng, vì chưa có những cán bộ, đảng viên chịu khó 

đi sâu vào quần chúng, giáo dục tổ chức và lãnh đạo quần chúng. Như

vậy, vấn đề đặt ra đối với các huyện ủy là phải chú ý đi sâu vào tất cả các 

vùng, các dân tộc, nhất là những nơi xa xôi, hẻo lánh, chứ không phải chỉ

chú ý đến những nơi đông người. Trách nhiệm của chúng ta là phải mang 

lại ánh sáng cho tất cả mọi người. Những nơi xa xôi hẻo lánh là những nơi 

bị chế độ xã hội cũ lãng quên, nhưng đối với chúng ta, chúng ta càng phải 

chú ý. 

3 - Phải ra sức tăng cường và sử dụng tốt các tổ chức chính quyền, 

các cơ quan chuyên môn và các tổ chức quần chúng để đẩy mạnh mọi mặt 

công tác tiến lên. 

Sau khi đánh đổ các giai cấp bóc lột thống trị, chúng ta xây dựng 

đất nước phồn vinh, xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp. Đó là việc rất 

lớn, rất mới và không phải là việc riêng của một số ít người. Đó là quyền

lợi, là nguyện vọng của nhân dân ta, là sự nghiệp của giai cấp công nhân

và của cả dân tộc Việt Nam. Muốn làm được sự nghiệp đó, phải có tổ

chức chặt chẽ. Vì vậy, việc tăng cường và phát huy vai trò của các tổ chức 

chính quyền, của các cơ quan, đoàn thể quần chúng là một việc rất quan 

trọng. Một cấp ủy giỏi là một cấp ủy không những phải nắm được đường 

lối, chủ trương của Đảng, chú ý đầy đủ đến công tác xây dựng đảng, công 

tác vận động quần chúng, mà còn phải biết xây dựng và phát huy vai trò 

của chính quyền, của các tổ chức quần chúng. Mỗi tổ chức, mỗi cơ quan 

đều có chức trách và nhiệm vụ của nó. Đảng lãnh đạo là phải tăng cường 

và phát huy vai trò của các tổ chức ấy, chứ không phải là bao biện làm 

thay hay khoán trắng cho các tổ chức ấy. 

Chúng ta nói vai trò của chính quyền, của các tổ chức quần chúng, 

không phải là nói vai trò của đồng chí A hay đồng chí B, mà chính là nói 



đến vị trí, vai trò của quàn chúng nhân dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân là người làm chủ, chứ không phải 

là người đày tớ như dưới chế độ cũ. Họ là chủ, họ có quyền bầu ra những 

người đại diện cho họ trong quốc hội, trong hội đồng nhân dân các cấp để

lo liệu việc nước, bầu ra ban quản trị để lo liệu việc hợp tác xã. họ lại còn 

có các tổ chức như đoàn thanh niên, hội phụ nữ để lo liệu việc của giới 

mình. Vấn đề đặt ra là các cơ quan ấy phải thật sự làm tròn chức trách, 

nhiệm vụ của mình. Sau khi được bầu ra, các cơ quan ấy phải xứng đáng 

là người đại diện và người chăm sóc lợi ích của nhân dân, đồng thời là 

người lo việc nước. Muốn được như vậy, bản thân các đồng chí hoạt động 

ở các cơ quan chính quyền và các đoàn thể quần chúng phải cố gắng hết 

sức mình. Mặt khác, các cấp ủy đảng phải chú ý tăng cường, giúp đỡ và 

lãnh đạo chặt chẽ họ. 

Bác Hồ thường dạy: chúng ta là người đầy tớ của nhân dân chứ không 

phải là "ông quan cách mạng". Phải làm sao xứng đáng với lời dạy đó của 

Bác: Khi chính quyền còn ở trong tay của kè thù, khi cách mạng còn khó 

khăn, kháng chiến còn gian khổ, chúng ta đã tỏ ra là những người hết lòng 

hết sức phục vụ nhân dân.Ngày nay, Đảng ta lãnh đạo chính quyền và 

đoàn thê quần chúng làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, người được 

nhân dân bầu ra để lo việc chung và thường xuyên chịu sự kiểm tra, giám 

sát của nhân dân. Việc ấy phải làm tốt ở cơ sở và ở tất cả các cấp. Huyện 

là cấp trực tiếp chỉ đạo cơ sở, cho nên huyện ủy một mặt phải lãnh đạo cơ

sở tăng cường và phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức quần 

chúng ở đồng cấp; mặt khác, phải ra sức phát huy vai trò của chính quyền 

và các đoàn thể cấp huyện để họ giúp đỡ và hướng dẫn cho cấp dưới. Làm 

được như vậy, các huyện sẽ mạnh lên rất nhiều. 

4 - Các huyện ủy phải có quyết tâm rất cao, các đồng chí huyện ủy 

viên phải rất cách mạng 



Các đồng chí đã được nghe khá nhiều kinh nghiệm phong phú, bổ

ích. Nhưng từ chỗ nghe được đến chỗ vận dụng được những kinh nghiệm 

đó vào trong việc làm của mình, của địa phương mình thì còn có một 

khoảng cách. Khoảng cách đó, ai vượt qua được thì thành công, ai không 

vượt qua được thì dừng lại. Thường khi chúng ta nghe đường lối chủ trương 

của Đảng khi thấy khí thế cách mạng chung, ai cũng cảm thấy mình phấn 

chấn hẳn lên và muốn làm ngay mọi việc của mình cho tốt. Nhưng từ ý 

muốn đến việc làm cụ thể, thường thường còn có nhiều khó khăn, hoặc là 

vì cơ sở đảng còn yếu, hoặc là vì cán bộ chưa có kinh nghiệm, quần chúng 

chưa được phát động, hoặc là cơ sở vật chất còn quá yếu, v.v... (Những 

nơi phong trào yếu đều có lý do cụ thể của nó). Muốn đưa phong trào lên, 

phải vượt qua những khó khăn cụ thể đó. Vì vậy, phải có quyết tâm rất 

cao, và phải có biện pháp cụ thể để từng bước đưa phong trào tiến lên. 

Các đồng chí đã nghe nhiều kinh nghiệm rất tốt, và chắc chắn là 

trong mỗi địa phương đều có nhiều kinh nghiệm cụ thể; yêu cầu đối với

mỗi đồng chí là làm thế nào vận dụng được kinh nghiệm chung và phát 

huy kinh nghiệm cụ thể ở địa phương mình cho tốt. Không biết học kinh 

nghiệm của địa phương khác, cũng như coi thường kinh nghiệm ở địa 

phương, đều là không đúng. 

Để học kinh nghiệm tốt của các địa phương khác, tôi đề nghị mỗi 

đồng chí ở đây, cũng như khi về địa phương mình, cần phải liên hệ và đối 

chiếu với thực tế ở địa phương cho đúng; phải biết so sánh những chỗ

giống nhau và không giống nhau giữa địa phương mình với địa phương 

khác, để từ đó rút ra những kết luận: vì sao người ta làm được mà mình 

chưa làm được? Muốn được như họ, mình phải làm gì? Cái gì làm trước, 

cái gì làm sau? 

Nếu các đồng chí rút ra được kết luận đúng thì đó là cơ sở rất tốt để

tăng cường sự nhất trí trong huyện ủy, đồng thời là căn cứ để xác định 



hướng cố gắng của địa phương mình. Huyện nào tự mình còn lúng túng 

khó khăn trong việc rút ra kết luận đó thì theo ý kiến tôi, ban thường vụ

tỉnh ủy phải giúp huyện đó trong việc này. 

Chúng ta mong rằng rồi đây, trong không khí sôi nổi thia đua với 

miền Nam ruột thịt, các huyện ủy sẽ nêu cao tinh thần cách mạng tiến 

công, đề cao tự phê bình, phê bình, để tăng cường sự nhất trí trong Đảng 

và đẩy mạnh phong trào tiên lên. Nhưng, tôi đề nghị với các đồng chí: để

làm tốt việc đó, phải có biện pháp rát cụ thể. Đối với những nơi có tình 

hình nội bộ đoàn kết, phong trào phát triển tốt, thì phải đề phòng chủ

quan, thỏa mãn và dừng lại. Đối với những nơi có tình hình nội bộ chưa 

nhất trí, phong trào còn khó khăn, thì phải rất tích cực, nhưng không được 

nôn nóng. 

Trong thời gian đầu, phải biết chọn đưa ra bàn những vấn đề dễ nhất 

trí, dễ đồng tình và có điều kiện thực hiện được, bàn đến đâu làm đến đó, 

và cố làm cho tốt. Thắng lợi của bước đầu dù nhỏ cũng tạo thuận lợi cho 

bước sau. Làm đến đâu tạo sự nhất trí đến đó. Phải hết sức tránh những va 

chạm không cần thiết trong lúc đầu, càng không nên đưa ra một lúc quá 

nhiều việc. Vì làm như vậy chỉ tăng thêm sự không nhất trí, tăng thêm khó 

khăn, mà không giải quyết được gì. 

Riêng đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, những 

đồng chí có kinh nghiệm, phải tự mình gương mẫu trong công tác, phải 

dìu dắt hướng dẫn các đồng chí khác, phải lấy việc làm có kết quả của 

mình để thuyết phục những người khác. Làm được như vậy, từ một số ít 

đồng chí có kinh nghiệm, chúng ta sẽ có rất nhiều cán bộ có năng lực công 

tác tốt. Lúc đó, các huyện ủy của chúng ta sẽ mạnh lên rất nhiều. 

Để làm tốt những việc trên đây, các đồng chí phải rất cách mạng, 

phải luôn luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần chỉ có 

tiến lên không chịu dừng lại, phải xứng dáng với sự tin cậy của đảng viên 

và quần chúng. Các đồng chí là những người thường xuyên tiếp xúc với 



cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở, là người đại diện của Đảng, của 

giai cấp công nhân ở nông thôn, quần chúng sẽ qua các đồng chí mà hiểu 

Đảng, hiểu giai cấp công nhân. Vì vậy mỗi đồng chí phải thấy hết sức 

vinh dự và trách nhiệm của mình để suy nghĩ và hành động đúng. Không 

vì những lợi ích nhỏ nhặt mà lơ là nghĩa lớn. Phải biết gìn giữ đạo đức và 

phẩm chất của người cán bộ cách mạng như gìn giữ con người của mắt 

mình. Đối với cá nhân mỗi đồng chí cũng như đối với tập thể huyện ủy, 

tập thể ban thường vụ huyện ủy cũng phải như vậy. 

Trên đây, tôi phát biểu với các đồng chí một số suy nghĩ, mong góp 

phần vào việc thực hiện nghị quyết của Trung ương Đảng về kiện toàn sự

lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy ở miền núi, đưa phong 

trào của miền núi tiến lên những bước mới. 


